
Tuần 14             
         Soạn :15 /11         
       Giảng :Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013
Tập đọc

Chuỗi ngọc lam

I. Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ :

+ Pi-e, ngọc lam, nô - en, con lơn, Gioan, rạng rỡ, năm nay, làm lại, tràn trÒ.....

- Đọc trôi chạy được toàn bài, ngắt ghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi cảm

- Đọc diễn cảm toàn bài phù hợp với nhân vật.

2. Đọc - hiểu

- Hiểu nghĩa các từ ngữ : Lễ nô - en, giáo đường.

- Hiểu nội dung bài : Ca ngợi ba nhân vật là những con người có tấm lòng nhân  hậu, biết quan tâm và đem lại niền vui cho mọi người.

II. Đồ dùng dạy - học.

- Tranh minh hoạ trang 132, SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1Kiểm tra bài cũ

- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn bài "Trông rừng ngập mặt" và nêu nội dung chính của từng đoạn.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét cho điểm từng HS.

2. Dạy bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

- Hỏi tên chủ điểm tuần này là gì ?

Tên chủ điểm gợi cho em nghĩ đến điều gì ?

- Giới thiệu 
2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.

a) Luyện đọc
- Yêu cầu 2 HS nối tiếp nhau đọc từg đoạn của bài ( 2 lượt ). Chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

- Hỏi: Truyện có những nhân vật nào?

- GV yêu cầu HS đọc các tên riêng trong bài.

- GV gọi HS đọc phần chú giải.

- GV đọc mẫu lần 1, chú ý giọng đọc như sau:
	- 3 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- HS nêu: Chủ điểm " Vì hạnh phúc con người". Tên chủ điểm gợi cho em nghĩ đến những việc làm để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người.

- Theo dõi.

- HS đọc theo trình tự:

+ HS1: Chiều hôm ấy ... cướp mất người anh yêu quý.

+ HS2: Ngày lễ Nô-en tới ... hi vọng tràn trÒ.

- Truyện có ba nhân vật: Chú Pi-e, cô bé Gioan, chị bé Gioan.

- HS đọc: Pi-e, Gioan.

- 1HS đọc cho cả lớp nghe.

- Theo dõi

	- Toàn bài đọc với giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng.

+ Lời cô bé Gioan: Ngây thơ, hồn nhiên khi khen chuỗi ngọc đẹp, khi khoe nắm xu lấy từ con lợn đất tiết kiệm.

+ Lời chú Pi - e: điềm đạm, nhẹ nhàng, tế nhị.

+ Lời chị cô bé: lịch sự, thật thà.

- Câu kết chuyện đọc chậm rãi, đầy cảm xúc.

	b) Tìm hiểu bài

* Phần 1:

- Gọi 2 HS đọc phần 1.

- GV yêu cầu HS đọc thầm phần 1 và nêu nội dung chính.

- Yêu cầu HS luyện đọc phần 1 theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc phần 1.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi sau:

+ Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai?

+ Cô bé Gioan có đủ tiền mua chuỗi ngọc không?

+ Chi tiết nào cho biết điều đó?

+ Thái độ của chú Pi-e lúc đó thế nào?

- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm phần 1 theo vai. Nhắc HS thể hiện đúg các câu hỏi, câu kể, câu cảm trong bài.

- Tổ chức cho HS thi đọc.

- Nhận xét, khe ngợi những HS đọc hay.

* Phần 2

- Gọi 3 HS đọc tiếp nối phần 2. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi tìm nội dung chính của đoạn.

- Gọi HS nêu ý chính phần 2 sau đó ghi lên bảng.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc phần 2 trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi sau:

+Chị của cô bé Gioan tìm gặp chú Pi-e làm gì?

+ Vì sao Pi-e đã nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc?

+ Chuỗi ngọc đó có ý nghĩa gì đối với chú Pi-e?

+ Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này?

- Giảng: Ba nhân vật trong chuyện đều nhân hậu, tốt bụng. ......
- Tổ chức cho HS luyện đọc phần 2 theo vai.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm phần 2

- Nhận xét, khen ngợi từng HS.

- Hỏi: Em hãy nêu nội dung chính của từng bài.

- Ghi nội dung chính của bài.

3.Củng cố - dặn dò

- Gọi 4 HS đọc toàn truyện theo vai: người dẫn chuyện, chú Pi-e, Gioan, chị bé Gioan.

- Nhận xét HS đọc bài.

.
	- HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- HS đọc thầm và nêu: Phần 1 là cuộc đối thoại giữa chú Pi-e với cô bé Gioan.

- 2 HS ngồi cùng bàn đọc tiếp nối từng đoạn.

+ Đoạn 1: Chiều hôm ấy .... xin chú gói lại cho cháu.

+ Đoạn 2: Pi-e ngạc nhiên .... đừng đánh rơi nhé.

+ Đoạn 3: Cô bé mỉm cười ... người anh yêu quý.

- 1HS đọc toàn bộ phần 1 cho cả lớp nghe.

- Đọc thầm và tìm ý trả lời, sau đó mỗi câu hỏi 1 HS trả lời, các HS khác bổ sung ý kiến.

+ Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị nhân ngày lễ Nô-en. Đó là người chị đã thay mẹ nuôi cô từ khi mẹ mất.

+ Cô bé không đủ tiền để mua chuỗi ngọc lam.

+ Cô bé mở khăn tay, đỏ lên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập con lợn đất.

+ Chú Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé rồi lúi hói gỡ mảnh giáy ghi giá tiền trên chuỗi ngọc lam.

-HS đọc diễn cảm theo vai: người dẫn chuyện, chú Pi-e, cô bé Gioan.

-2 nhóm thi đọc diễn cảm theo vai, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 3HS nối tiếp đọc theo trình tự:

+ HS 1: Ngày lễ Nô-en ... phải.

+ HS2: Thưa .... số tiền em có.

+ HS 3: Hai người đều im lặng .... hi vọng tràn trÒ.

- Phần 2: Cuộc đối thoại giữa Pi-e và chị cô bé.

- 2HS ngồi cùng bàn luyện đọc tiếp nối ( đọc 2 lượt ).

- 1HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- Đọc thầm, tìm ý trả lời, sau đó mỗi câu hỏi 1 HS nêu ý kiến, HS khác bổ sung.

+ Cô tìm gặp chú Pi-e để hỏi xem có đúng bé Gioan đã mua chuỗi ngọc ở đây không? Chuỗi ngọc có phải là ngọc thật không? Pi-e đã bán chuỗi ngọc cho cô bé với giá bao nhiêu tiền?

+Vì em bé đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền mà em có.

+ Đây là chuỗi ngọc chú Pi-e để dành tặng vợ chưa cưới của mình nhưng cô đã mất vì một tai nạn giao thông.

+ Các nhân vật trong câu chuyện này đều là những người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Họ biết sống vì nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau. Chú Pi-e mang lại niềm vui cho cô bé Gioan. Bé Gioan mong muốn mang lại niềm vui cho người chị đã thay mẹ nuôi mình. Chị cô bé đã cưu mang, nuôi nấng bé khi mẹ bé mất.

- Lắng nghe.

- 3HS tạo thành 1 nhóm cùng đọc phân vai: người dẫn chuyện, chú Pi-e, chị gái và bé Gioan.

- 2 nhóm HS tham gia thi đọc.

- HS: Câu chuyện ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, thương yêu người khác, biết đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

- 2HS nhắc lại nội dung chính của bài, cả lớp ghi vào vở.


Toán

 Tiết 66   Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà

thương tìm được là một số thập phân

I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Hiểu và vận dụng được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi sẵn ví dụ

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 12 : 5.

- GV hỏi : theo em phép chia :

12 : 5 = 2 dư 2

Còn có thể thực hiện tiếp được hay không ?

- GV nêu : Bài học hôm nay giúp các em trả lời câu hỏi này.

2.2 Hướng dẫn thực hiện chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

 a, Ví dụ 1

- GV nêu bài toán ví dụ : Một cái sân hình vuông có chu vi là 27m. hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét ?

- Để biết cạnh của cái sân hình vuông dài bao nhiêu mét chúng ta làm thế nào ?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính.

- GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 27 : 4.

- Theo em ta có thể chia tiếp được hay không ? làm thế nào có thể chia tiếp số dư 3 cho 4 ?

-  GV nhận xét ý kiến của HS, sau đó nêu : Để chia tiếp ta viết dấu phẩy vào thương (6) rồi viết thêm 0 vào bên phải số dư 3 thành 30 và chia tiếp, có thể làm như thế mãi.

b, Ví dụ 2 

- GV nêu ví dụ : Đặt tính và thực hiện tính 43 : 52 

- GV hỏi : Phép chia 43 : 52  có thể thực hiện giống phép chia 27 : 4 không vì sao ?

- Hãy viết số 43 thành số thập phân mà giá trị không thay đổi.

- GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện của mình.

c, Quy tắc thực hiện phép chia

- Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư thì ta tiếp tục chia như thế nào ?

2.3 Luyện tập thực hành

Bài 1

- GV yêu cầu HS áp dụng quy tắc vừa học đặt tính và tính.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách tính của một số phép tính sau :

        12 : 5                            75 : 12

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- Gọi  HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 3

- GV Yêu cầu HS đọc đề bài toán

- Làm thế nào để viết các phân số dưới dạng số thập phân.

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét ghi điểm.

3 Củng cố dặn dò 

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị .
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS thực hiệnvà nêu : 12 : 5 = 2 (dư 2)

- Một số HS nêu ý kiến của mình.

- HS nghe và tóm tắt bài toán.

- Chúng ta lấy chu vi của cái sân hình vuông chia cho 4.

- HS nêu phép tính : 27 : 4

- HS đặt tính và thực hiện chia, sau đó nêu : 27 : 4 = 6 (dư 3)

- HS phát biểu ý kiến trước lớp

- HS thực hiện tiếp phép chia theo hướng dẫn trên. Cả lớp thống nhất cách chia như sau : (Hướng dẫn như SGK)

- HS nghe yêu cầu.

- Phép chia 43 : 52 có số chia lớn hơn số bị chia (43 < 52 ) nên không thể thực hiện giống phép chia 27 : 4.

- HS nêu : 43 = 43,0

- HS thực hiện đặt tính và tính trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét để thống nhất cách thực hiện phép tính như sau : (Hướng dẫn như SGK)

- 3 đến 4 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi nhận xét, sau đó học thuộc quy tắc ngay tại lớp.

- 3 HS lên bảng làm, mỗi HS làm một cột. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

- HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS lần lượt nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

May một bộ quần áo hết số mét vải

70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết số mét vải là 

2,8 x 6 = 16, 8 (m)

Đáp số : 16, 8m
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- Bài toán yêu  cầu chúng ta viết các phân số dưới dạng số thập phân.

- Lấy tử số chia cho mẫu số.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó một HS đọc bài làm trước lớp, HS cả lớp theo dõi nhận xét.
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 - HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


---------------------------------------------------
  Soạn: 16/11         
 Giảng : Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013
Toán 

                    Tiết 67                     luyện tập

I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

- Giải bài toán có liên quan đến chu vi và diện tích hình, bài toán liên quan đến số trung bình cộng.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm, bút dạ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài:
2.2 Hướng dẫn luyện tập

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- Gọi  HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

-  Gọi 3 HS vừa lên bảng : 

+ Em có biết vì sao

 8,3 : 0,4 = 8,3 x 10 : 25 ?

+ Em có biết vì sao

4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8 ?

+ Em có biết vì sao

0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 x4

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 3

- GV Yêu cầu HS đọc đề bài toán và làm bài .

- Gọi HS tóm tắt bài toán.

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét ghi điểm.

Bài 4 

- GV Yêu cầu HS đọc đề toán.

- Gọi HS tóm tắt bài toán.

- Yêu cầu HS khá tự làm bài, sau đó hướng dẫn HS yếu kém. Câu hỏi hướng dẫn :

+ Một giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

+ Một giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

+ Một giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét ghi điểm.

3 Củng cố dặn dò 

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập .
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS lên bảng làm, mỗi HS làm hai phần, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a, 5,9 : 2 + 13,06 = 2,95 + 13,06

                            = 16,01

b, 35,04 : 4 - 6,87 = 8,76 - 6,87

                             = 1,89

c, 167 : 25 : 4 = 6,68 : 4 = 1,67

d, 8,76 x 4 : 8 = 35,04 : 8 = 4,38 

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào  vở bài tập.

a,        
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               3,32       =       3,32       

b,         
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               5,25       =        5,25    

c, 

              
[image: image8.wmf]0,242,5

´

14243

        
[image: image9.wmf]0,2410:4

´

14243


                   0,6        =       0,6      

- HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 3 HS lần lượt trả lời :

+ vì 0,4 = 10 : 25

+ Vì 1,25 = 10 : 8

vì 2,5 = 10 : 4

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong SGK.

- 1 HS tóm tắt bài toán trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là 
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Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là ;

(24 + 9,6) x 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

24 x 9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số : 67,2 m và  230,4 m2
- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu có sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong SGK.

- 1 HS tóm tắt bài toán trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Quãng đường xe máy đi được trong một giờ là :

93 : 3 = 31 (km)

Quãng đường ô tô đi được trong một giờ là :

103 : 2 = 51,5 (km)

+ Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy  số ki-lô-mét là :

51,5 - 31 = 20, 5 (km)

Đáp số : 20, 5km

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu có sai thì sửa lại cho đúng.

 - HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


-----------------------------------------------------
Luyện từ và câu

ôn tập về loại từ

I. Mục tiêu

-  Ôn tập về hệ thống hoá các kiến thức  đã học về : danh từ, đại từ, quy tắc viết hoa danh từ riêng

- Thực hành kỹ năng sử dụng danh từ, dại từ trong các kiểu câu đã họcIi. đồ dùng dạy - học
- Bảng lớp viết sẵn đoạn văn ở bài tập 1

- Bảng phụ viết sẵn nội dung ôn tập.
III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu HS đọc với một trong các cặp quan hệ từ đã học

- Gọi HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng. Nêu ý nghĩa biểu thị quan hệ từ mà bạn sử dụng.
- Nhận xét, cho điểm HS.
2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu:
2.2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS trả  lời câu hỏi:

+ Thế nào là danh từ chung? cho ví dụ.

+ Thế nào là danh từ riêng? cho ví dụ.

- Yêu cầu HS tự làm bài. Nhắc HS cách làm bài: gạch 1 gạch dưới danh từ chung, gạch 2 gạch dưới danh từ riêng.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 3 HS đặt câu trên bảng lớp. HS dưới lớp đặt câu vào vở.

- Nhận xét, nêu ý nghĩa.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi:

+ Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Ví dụ: sông, bạn, ghế, thày giáo...

+ Danh từ riêng là tên của một sự vật.Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa. ví dụ: Huyền, Hà, Nha Trang,....

- 1 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp làm bài vào vở bài tập

- Nêu ý kiến bạn làm đúng/ sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- Theo dõi bài chữa của GV và sửa lại bài mình nếu sai.


Đáp án: 


 - Chị! - Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào, - Chị..... Chị là chị gái của em nhé!


Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má:
- Chị sẽ là người chị của em mãi mãi.


Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu.

- Lưu ý HS các từ Chị, em trong các câu sau có đại từ:
Chị! - Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào - Chị.... Chị là chị gái của em nhé!

Tôi nhìn em {....}

	Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc đoạn văn ghi nhớ về danh từ.

- Nhắc HS ghi nhớ định nghĩa danh từ chung, danh từ riêng.

Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng.

- Treo bảng phụ có ghi sẵn quy tắc viết hoa danh từ riêng.

- Đọc cho HS viết các danh từ riêng.

Ví dụ: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trường Sơn, An-đéc-xen, La-phông-ten. Vích-to Huy-gô, Tây Ba Nha, Hồng Kông.....

- Gọi HS nhận xét danh từ riêng bạn viết trên bảng.

- Nhận xét, dặn dò HS ghi nhớ quy tắc viết hoa.

Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ về đại từ.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập. Gợi ý HS khoanh tròn vào đại từ.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 4

- Gọi HS đọc  yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập. Có thể  hướng dẫn HS cách làm bài như sau:

+ Đọc kỹ từng câu trong đoạn văn.

+ Xác định đó là kiểu câu gì

+ Xác định chủ ngữ trong câu là danh từ  hay đại từ.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc lại định nghĩa chung, danh từ riêng.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 2 HS nối tiếp nhau phát biểu đến khi có câu trả lời đúng.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.

- 3 HS viết bảng lớp. HS dưới lớp viết vào vở.

- Nêu ý kiến bạn viết đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- HS nêu:

+ Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: Tôi, chúng tôi, mày, chúng mày, nó, chúng nó,....

+ Bên cạnh các từ nói trên, người Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô theo thứ bậc, tuổi tác, giới tính: Ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn....

- 1 HS làm trên bảng khoanh tròn vào các đại từ  có trong đoạn văn. HS dưới lớp làm vào vở bài tập.

- Nêu ý kiến bạn làm đúng/sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- Thep dõi bài chữa của GV, nếu bài của mình sai thì sửa lại cho đúng .

Đáp án: chị, em, tôi, chúng tôi.
- 1 HS đọc thành tiếng 

- 4 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp làm vào vở.

- Nêu ý kiến bạn làm đúng/ sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- Theo dõi bài chữa của GV và chữa lại bài mình (nếu sai)


a) Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì đấy?

- Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.

    DT

- Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má.

  §T

- Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má.

    DT

- Tôi chẳng buồn lau mặt nữa.

  §T

- Chúng tôi đứng vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu{...}

  §T

b) Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu cầu Ai thế nào?
- Một mùa xuân mới bắt đầu.

           Cụm DT

c) Danh từ hoặc đại từ  đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

- Chị là chị gái của em nhé!

§T gèc DT

d) Danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

- Chị là chị gái của em nhé!

             DT

- CHỊ là chị của em mãi mãi


      DT





3. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS   về nhà học thuộc các kiến thức đã học và ôn lại kiến thức về động từ  tính từ, quan hệ từ.

---------------------------------------------------------
Kể chuyện

PA-XTƠ và em bé

I. Mục tiêu

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện của Pa-xtơ và em bé bằng lời kể của mình.

- Thể hiện được lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể  cho phù hợp với nội dung truyện.

- Biết theo dõi, đánh giá lời kể của bạn

- Hiểu được nội dung truyện: Tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến ông cống hiến được cho loài người một phát minh khoa học lớn lao.

Ii. đồ dùng dạy - học

- ảnh Pa-xtơ (nếu có)

- Tranh minh hoạ trang 107, SGK (Phóng to nếu có điều kiện)
III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Gọi 2 HS kể lại một việc làm tốt hoặc một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường mà em đã làm hoặc chứng kiến.

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện
- Nhận xét, cho điểm từng HS.
2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu: 
	- 2 HS  nối tiếp nhau kể lại câu chuyện

- Nhận xét bạn kể chuyện

- Lắng nghe


2.2. Hướng dẫn kể chuyện

a) Giáo viên kể chuyện

- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ.   

- GV kể chuyện lần 1: Yêu cầu HS nghe và ghi lại tên các nhân vật trong truyện. Giọng kể thong thả, rõ ràng, vừa đủ nghe, đổi chỗ giọng hồi hộp, nhấn giọng ở những từ ngữ nói về cái chết  thê thảm đang đến gần cậu bé Giô-dép, nỗi xúc động của Lu-i Pa-xtơ khi nghĩ đến cái chết  của cậu. tâm trạng lo lắng, day dứt, hồi hộp của Pa-xtơ khi quyết định tiêm  những giọt vắc xin đầu tiên thử nghiệm trên cơ thể người để cứu sống cậu bé.

	- Yêu cầu HS đọc tên các nhân vật ghi được. GV ghi nhanh lên bảng.

- GV kể lần 2: Vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ.

- Yêu cầu HS nêu nội dung chính của mỗi tranh. Khi có câu trả lời đúng, GV kết luận và ghi dưới mỗi tranh.
	- Các nhân vật: Bác sĩ Lu-i Pa-xtơ, cậu bé Giô-dép,  người mẹ 

- HS nối tiếp nhau phát biểu đến khi có câu trả lời đúng. Mỗi HS chỉ nêu 1 tranh


+ Tranh 1: Chú bé Giô-dép bị chó cắn được mẹ đưa đến nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

+ Tranh 2: Pa-xtơ trăn trở, suy nghĩ về phương cách chữa trị cho em bé.

+ Tranh 3: Pa-xtơ quyết định tiêm vắc xin cho Giô-dép .

+ Tranh 4: Pa-xtơ thức suốt đêm để quyết định tiêm mũi thứ 10 cho em bé

+ Tranh 5: Sau 7 ngày chờ đợi, Giô-dép vẫn bình yên và khoẻ mạnh

+ Tranh 6: Tượng đài Lu-i Pa-xtơ ở viện chống dại mang tên ông.
	Lưu ý : Nếu HS đã nắm được nội dung truyện sau 2 lần kể, GV không kể lần 3, cuần dành nhiều thời gian cho HS kể chuyện.
b) Kể trong nhóm
- Yêu cầu HS kể tiếp nối nhau từng tranh, trao đổi với nhau về ý nghĩa của câu truyện. GV đi giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. Đảm bảo HS nào cũng được tham gia kể chuyện.

c)Kể trước lớp
- Gọi HS thi kể tiếp nối

- Gọi HS kể toàn truyện

- Gợi ý, khuyến khích HS dưới lớp đặt câu hỏi cho bạn kể chuyện.

- GV hỏi để giúp HS hiểu ý nghĩa truyện:

+ Vì sao Pa-xtơ phải suy nghĩ day dứt rất nhiều trước khi tiêm vắc xin cho Giô-dép?

+ Câu chuyện nói lên điều gì?

- Nhận xét, cho điểm HS kể tốt, nói đúng ý nghĩa truyện
	+ HS kể trong nhóm theo 2 vòng

+ Vòng 1: mỗi bạn kể 1 tranh

+ Vòng 2: Kể cả câu truyện trong nhóm.

+ Kể xong thì trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

- 2 nhóm HS mỗi nhóm 6 thi kể. Mỗi HS chỉ kể về nội dung 1 bức tranh

- 2 HS kể toàn bộ truyện trước lớp

- HS nêu ý kiến:

+ Vì Vắc xin chữa bệnh dại do ông chế ra đã thí nghiệm có kết quả trên loài vật, nhưng chưa lần nào được thí nghiệm trên cơ thể con người. Pa-xtơ muốn em bé khỏi bệnh nhưng không dám lấy em làm vật thí nghiệm. Ông sợ có tai biến.

+ Câu chuyện ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực của bác sĩ Pa-xtơ. Tài năng và tấm lòng nhân hậu đã giúp ông cống hiến được cho loài người một phát minh khoa học lớn lao.SHHSHHH


3. Củng cố - dặn dò

- Hỏi: Chi tiết nào trong truyện làm em nhớ nhất?

- Kết luận: 

- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS về kể chuyện cho người thân nghe.
                        ---------------------------------------------------------------
  Soạn: 17/11         
  Giảng : Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013
Toán 

 Tiết 68    Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Nắm được cách thực hiện chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng cách đưa về phép chia các số tự nhiên.

- Vận dụng để giải các bài toán có liên quan đến chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi ví dụ SGK

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
2.2 Hướng dẫn thực hiện chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

 *, Giới thiệu " Khi nhân một số bị chia và số chia  với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi"

- GV viết lên bảng các phép tính trong phần a lên rồi yêu cầu HS tính và so sánh kết quả.

- GV hướng dẫn HS nhận xét để rút ra kết luận.

- Giá trị của hai biểu thức 25 : 4 và (25 x 5) : (4 x 5) như thế nào so với nhau ?

+  Em hãy tìm điểm khác nhau của hai biểu thức ?

- Em hãy so sánh hai số bị chia, số chia của hai biểu thức với nhau.

- Vậy khi nhân cả số bị chia và số chia của biểu thức 25 : 4 với 5 thì thương có thay đổi không ?

- Khi nhân cả số bị chia, số chia với cùng một số khác 0 thì thương của phép chia sẽ như thế nào ?

a, Ví dụ 1

Hình thành phép tính

- GV đọc yêu cầu của ví dụ 1 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2 chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét ?

- Để tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật chúng ta phải làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính để tính chiều rộng của hình chữ nhật

- Vậy để tính chiều rộng của hình chữ nhật chúng ta phải thực hiện phép tính 77 : 9,5 = ? (m). Đây là phép tính chia một số tự nhiên cho mốt số thập phân.

Đi tìm kết quả

- GV áp dụng tính chất vừa tìm hiểu về phép chia để tìm kết quả của 57 : 9,5.

- Vậy 57 : 9,5 = ?

- GV nêu và hướng dẫn HS : thông thường thực hiện phép chia 57 : 9,5 ta thực hiện như sau : 

( Như hướng trong SGK)

- GV yêu cầu HS cả lớp thực hiện lại phép chia 57 : 9,5

- Tìm hiểu và cho biết dựa vào đâu chúng ta thêm một số 0 vào số bị chia (57) và bỏ dấu phẩy của số chia 9,5 ?

- Thương của phép tính có thay đổi không ?

b, Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầu : Dựa vào cách thực hiện phép tính 57 : 9,5 các em hãy đặt tính và tính 99 : 8,25.

c, Quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

- Qua cách thự hiện hai phép chia ví dụ, em nào có thể nêu cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

2.3 Luyện tập thực hành.

Bài 1

- GV cho HS nêu yêu cầu cuả bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV hỏi HS : Muốn chia nhẩm một số cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ... ta làm như thế nào ?

- GV hỏi HS : Muốn chia nhẩm một số cho 10 ; 100 ; 1000 ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau nêu kết quả của các phép tính.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3 

- Gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm và ghi điểm.

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn bài tập về nhà.


	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 3 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm bài tập vào giấy nháp.

  HS rút ra kết quả :

25 : 4 = (25 x 5) : (4 x 5) 

4,2 : 7 = (4,2 x 10) : (7 x10)

37,8 : 9 = (37,8 x 100) : (9 x 100)

- HS nhận xét theo sự hướng dẫn của GV

+ Giá trị của hai biểu thức này bằng nhau.

+ Số bị chia của 25 : 4 là số 25, số bị chia của (25 x 5) : (4 x 5) là tích (25 x 5) 

 Số chia của 25 : 4 là 4, số chia của (25 x 5) : (4 x 5) là tích  (4 x 5)

+ Số bị chia và số chia của 

(25 x 5) : (4 x 5)

chính là số bị chia của số chia của 25 : 4 nhân với 5.

+ Thương không thay đổi.

- Khi nhân cả số bị chia, số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

- HS lắng nghe và tóm tắt bài toán.

- Chúng ta phải lấy diện tích của mảnh vườn chia cho chiều dài.

- HS nêu phép tính

77 : 9,5 = ? (m)

- HS thực hiện nhân số bị chia và số chia của 57 : 9,5 với 10 rồi tính :

(57 x 10) : (9,5 x 10)

 = 570 : 95 = 6

- HS nêu : 57 : 9,5 = 6

- HS theo dõi GV đặt tính và tính.

- HS làm bài vào giấy nháp, 1 HS lên bảng làm bài, sau đó trình bày lại phép chia.

- HS trao đổi với nhau và tìm câu trả lời 

+ Nhân số bị chia 57 và số chia là 9,5 với 10 ta đựơc số bị chia mới là 570 và số chia mới là 95.

- Thương của phép tính có thay đổi không thay đổi khi ta nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0.

- Hai HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi và tìm cách tính.

- Một HS trình bày trước lớp, HS cả lớp cùng trao đổi, bổ sung ý kiến, sau đó cả lớp cùng thống nhất cách làm như SGK.

- 2 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến,

- 2 HS lần lượt đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi và học thuộc quy tắc ngay tại lớp.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 4 HS nêu trước lớp như phần ví dụ, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- HS trao đổi với nhau và nêu : Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba .. chữ số.

Muốn chia nhẩm một số cho 10 ; 100 ; 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một, hai, ba .. chữ số.

- HS tiếp nối nhau thực hiện tính nhẩm trước lớp, mỗi HS nhẩm một phần, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài chữa trước lớp.

Bài giải

1m sắt đó cân nặng là : 

16 x 0,8 = 20 (kg)

Thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng 

20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số : 3,6kg

- HS theo dõi bài chữa của GV và tự kiểm tra bài mình.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


------------------------------------------

Tập đọc

Hạt gạo làng ta

I. Mục tiêu
1. Đọc thành tiếng
-  Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó :Làng ta, ai nấu, tháng sáu, trút trên....
- Đọc trôi chảy toàn bài thơ, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ.

- Chú ý đọc ngắt dòng nhấn giọng ở những từ ngữ nói đến vị phù sa, hương sen, lời hát, bão, mưa, giọt mồ hôi chứa trong hạt gạo và nỗi vất vả của người làm ra hạt gạo,

- Đọc diễn cảm toàn bài phù hợp với từng nhân vật.

2. Đọc - hiểu

- Hiểu nghĩa các từ ngữ:Kinh thầy, hào giao thông, trành....
- Hiểu được nội dung bài: Hạt gạo được làm nên từ mồ hôi công sức của cha mẹ, của các bạn thiếu nhi là tấm lòng của hậu phương góp phần vào chiến thắng của tiền tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

3. Học thuộc lòng bài thơ
Ii. đồ dùng dạy - học

- Tranh minh hoạ trang 132, SGK

- Băng nhạc bài hát Hạt gạo làng ta

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn bài Chuỗi ngọc lam và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

+ Em nghĩ gì về  những nhân vật trong câu chuyện này?

+ Câu chuyện nói về điều gì?
- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.
2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
- Bật băng cho HS nghe  một đoạn trong bài hát Hạt gạo làng ta
- Hỏi: Em có biết đây là bài hát nào?

- GV giới thiệu: 
2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc
- Gọi 1 học sinh đọc cả bài
- Gọi 5 HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ (2 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có)

(chú ý: Giữa các dòng thơ sau:
+ Có vị phù xa

Của sông kinh thày

+Những trưa tháng sau

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

+ Ngắt rõ ở hai câu thơ:

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy

- Gọi HS đọc phần chú giải

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc như sau:
	- 2 HS đọc bài và lần lượt trả lời các câu hỏi

- Nhận xét

- Nghe

- HS: đây là bài hát Hạt gạo làng ta phổ nhạc từ bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa 

- Lắng nghe
- 1 học sinh đọc bài

- HS đọc bài theo trình tự:

+ HS1: Hạt gạo làng ta....Ngọt bùi đắng cay
+ HS2: Hạt gạo làng ta....Mẹ em xuống cấy

+ HS3: Hạt gạo làng ta....Thơn hào giao thông

+ HS4: Hạt gạo làng ta....Quang trành quết đất

+ HS5: Hạt gạo làng ta....Hạt vàng làng ta.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe

- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc tiếp nối từng khổ thơ

- Theo dõi.


+ Toàn bài đọc với giọng tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết.

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: Có, ngọt bùi đắng cay, Chết cả cá cờ, vàng, hạt vàng làng ta....

	b) Tìm hiểu bài

- GV chiaHS thành nhiều nhóm, yêu cầu đọc thầm bài, trao đổi và trả lời câu hỏi trong SGK.

- GV nêu từng câu hỏi, mời đại diện HS phát biểu. Sau khi HS phát biểu yêu cầu HS nhận xét, bổ sung ý kiến:

+ Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

+ Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo?

+ Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

- Cho HS quan sát tranh minh hoạ và giảng: Để làm ra hạt gạo phải mất bao nhiêu công sức. Trong những năm chiến tranh, trai tráng cầm súng ra trận thì các em thiếu nhi cũng phải lao động. Các em đã thay cha anh ở chiến trường gắng sức lao động, làm ra hạt gạo, tiếp tế cho tiền tuyến.

+ Vì sao tác giả lại gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

+ Qua phần vừa tìm hiểu, em hãy nêu nội dụng chính của bài thơ

- Ghi nội dung chính của bài thơ

c) Đọc diễn cảm và học thuộc lòng

 - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ. HS cả lớp tìm cách đọc hay.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm khổ thơ 2:

+ Treo bảng phụ có viết đoạn thơ

+ Đọc mẫu một lượt.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.S tà
	- HS làm việc theo nhóm. nhóm 4 HS

- Mỗi câu hỏi 1 HS nêu ý kiến trả lời HS khác bổ sung, cả lớp đi đến thống nhất:

+ Hạt gạo được làm nên từ vị phù sa, nước trong hồm công lao của mẹ.

+ Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân:

Giọt mô hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy....

- Theo dõi.

- Các bạn thiếu nhi đã cùng mọi người tát nước chống hạn, bắt sâu cho lúa, gánh phân bón cho lúa.

- Theo dõi

+ Hạt gạo được gọi là "hạt vàng" vì hạt gạo rất quý, làm nên nhờ công sức của bao người.

+ Bài thơ cho biết hạt gạo được làm nên từ mô hôi công sức và tấm lòng của hậu phương góp phần và chiến thắng của tiền tuyến trong thời kì chống Mĩ.

- 2 HS nhắc lại, HS cả lớp ghi nội dung bài thơ vào vở.

- 5 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng 1 HS nêu ý kiến về giọng đọc, sau đó cả lớp bổ sung ý kiến và đi đến thống nhất như mục 2.2  a

+ Theo dõi GV dọc mẫu và tìm giọng đọc

+ 2 HS ngồi cạnh nhau đọc cho nhau nghe.


Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cả cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy...
	- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm

- Nhận xét, cho điểm HS

- Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng

- Tổ chức co HS đọc thuộc lòng từng khổ thơ

- Gọi HS đọc thuộc lòng toàn bài thơ

- Nhận xét, cho điểm từng HS
3.Củng cố dặn dò

- Cả lớp hát bài Hạt gạo làng ta

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và soạn bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	- 3 HS thi đọc diễn cảm

-  HS tự học thuộc lòng

- 5 HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng từng khổ thơ (2 lượt)

- 2 HS đọc thuộc lòng toàn bài.

- HS hát và vỗ tay.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


--------------------------------------------------------

Chính tả

Chuỗi Ngọc lam

I. Mục tiêu
- Nghe - viết chính xác, đẹp một đoạn văn từ Pi-e ngạc nhiên ... cô bé mỉm cười rạng rỡ chạy vụt đi trong bài Chuỗi ngọc lam

-  Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc vần ao/au

Ii. đồ dùng dạy - học

- Từ điển HS

 - Giấy khổ to kẻ sãn bảng ( 2tờ ), bút dạ.

	Tranh - chanh
	trưng - chưng
	trúng - chúng
	trèo - chèo

	
	
	
	


III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 3 HS lên bảng viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu s/x hoặc vần uôt/uôc
- Yêu cầu HS nhận xét từ bạn viết trên bảng

- Nhận xét chữ viết của HS
2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
GV nêu: Tiết chính tả hôm nay các em cùng nghe viết một đoạn trong bài chuỗi ngọc lam và bài tập chính tả phân biệt âm đầu trích hoặc vần ao/au
2.2 Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Trao đổi về nội dung  đoạn văn.

- Yêu cầu HS đọc đoạn văn cần viết.
- Hỏi: Nội dung đoạn văn là gì?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS  luyện đọc và viết các từ vừa tìm được.

c) Viết chính tả

d) Soát lỗi, chấm bài

2.3 Hướng dẫn làm bài tập chính tả
	- 3 HS lên bảng tìm các từ, HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét

- HS nghe và xác định nhiệm vị của tiết học.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng

- HS: đoạn văn kể lại cuộc đối thoại giữa chú Pi-e và bé Gioan. Chú Pi-e biết Gioan lấy hết tiền dành dụm từ con lợn đất để mua tặng chị chuỗi ngọc nên chú đã gỡ mảnh giấy ghi giá tiền để cô bé vui vì mua được chuỗi ngọc tặng chị.

- HS nêu các từ khó. Ví dụ: ngạc nhiên, Nô-en, Pi-e, trầm ngâm, Gioan, chuỗi, lúi hói, rạng rỡ....




Bài 2 a)

GV tổ chức cho HS "thi tiếp sức tìm từ". Cách tổ chức như đã giới thiệu ở tiết chính tả tuần 12

	Tranh

Chanh
	tranh ảnh, bức tranh, tranh thủ, tranh giành, tranh công, tranh việc....

quả chanh, chanh chua, chanh chấp, lanh chanh, chanh đào,......

	Trưng

Chưng
	trưng bày, đặc trưng, sáng trưng, trưng cầu....

bánh chưng, chưng cất, chưng mắm, chưng hửng

	Trung

Chúng
	trúng đích, trúng đạn, trúng tim, trúng tủ, trúng tuyển, trúng cử....

chúng bạn, chúng tôi, chúng ta, chúng mình, công chúng, dân chúng....

	Trèo

Chèo
	leo trèo, trèo cây, trèo cao ngã đau....

vở chèo, hát chèo, chèo đò, chèo thuyền, chèo chống...

	Bài 3
a) - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

-.Yêu cầu HS  tự làm bài . Hướng dẫn: HS dùng bút chì điền vào vở bài tập. Nhớ rằng ô có số 1 điều các tiếng có vần ao hoặc vần au, ô có số  2  điền tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr
- Gọi HS đọc nhận xét bài tập bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận các từ đúng

Lời giải

- Lần lượt điền vào ô số 1: đảo, hào, tàu, vào, vào

- Lần lượt điền vào ô số 2: trọng, trước, trường, chỗ, trả

3. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS   .
	- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- 1 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp dùng bút chì làm vào vở hoặc vở bài tập.

- HS nêu ý kiến bạn làm đúng/sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- Theo dõi GV chữa bài và sửa lại bài của mình nếu sai.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


                               -------------------------------------------------

Lịch sử

Tiết 14   Thu đông 1947, việt bắc “ mồ chôn giặc pháp”
I. Mục tiêu

Sau bài học HS nêu được:

- Diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
- ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta.
II. Đồ dùng dạy học

- Hình minh hoạ trong SGK.
- Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
- Phiếu học tập của HS.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Kiểm tra bài cũ

- GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS


	- 3HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Em hãy nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta lần nữa của thực dân Pháp.

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? Đọc một đoạn trong lời kêu gọi mà em thích nhất.

	2. Bài mới

a) Giới thiệu bài : 

	b) Giảng bài

Hoạt động 1: Âm mưu của địch và chủ trương của ta.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc SGK và trả lời 2 câu hỏi.

+ Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?

+ Vì sao chúng quyết thực hiện bằng được âm mưu đó?

+ Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có những chủ trương gì?

- GV cho HS trình bày ý kiến trước lớp

- GV kết luận về nội dung hoạt động theo các ý trên.

Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc SGK, sau đó dựa vào SGK và lược đồ.

+ Quân địch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường? Nêu cụ thể từng đường.

+ Quân ta đã tiến công chặn đánh quân địch như thế nào?

+ Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc, quân địch rơi vào tình thế như thế nào?

+ Sau hơn 75 ngày đêm chiến đấu, quân ta thu được kết quả ra sao?

- GV tuyên dương HS.

Hoạt động 3: ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947
- GV lần lượt nêu câu hỏi cho HS .

+ Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thế nào đến âm mưu đánh nhanh – thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp?

+ Sau chiến dịch, cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc như thế nào?

+ Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống của nhân dân ta?

+ Thắng lợi tác động thế nào đến tinh thần chiến đấu của nhân dân cả nước?

- GV tổg kết lại ý chính và nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

3 .Củng cố -  Dặn dò

Hỏi: Tại sao nói: Việt Bắc thu - đông 1947 là “ mồ chôn giặc Pháp ”?

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS.
	- HS đọc SGK và tự trả lời câu hỏi

+ Sau khi đánh chiếm được thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công với quy mô lớn lên căn cứ Việt Bắc.

+ Chúng quyết tâm tiêu diệt Việt Bắc vì đây là nơi tập trug cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta. Nếu đánh thắng chúng có thể sớm kết thúc chiến tranh xâm lược và đưa nước ta về chế độ thuộc địa.

+ Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và quyết định “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc”

- Mỗi HS trình bày 1 ý kiến, các HS nhận xét bổ sung.

- HS làm việc theo nhóm hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.

+ Quân địch tấn công lên Việt Bắc bằng một lượng lớn và chia thành 3 đường.

( Binh đoàn quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn, Chợ mới, Chợ Đồn.

( Bộ binh theo đường số 4 lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn.

( Thuỷ binh từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang.

+ Quân ta đánh địch ở cả 3 đường tấn công của chúng.

( Tại thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn khi địch vừa nhảy dù xuống đã rơi vào trận địa phục kích của bộ đội ta.

( Trên đường số 4 ta chặn đánh địch ở đèo Bông Lau và giành thắng lợi lớn.

( Trên đường thuỷ, ta chặn đánh địch ở Đoan Hùng, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy trên dòng sông Lô.

+ Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc, địch buộc phải rút quân. Thế nhưng đường rút quân của chúng cũgn bị ta chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng.

+ Sau hơn 75 ngày đêm chiế đấu ta tiêu diệt hơn 3000 tên địch, bắt giam hàg trăm tên; bắn rơi 16 máy bay địch, phá huỷ hàng trăm xe cơ giới, tàu chiến, ca nô.

- HS suy nghĩ và phát biểu ý kiến trước lớp.

+ Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đã phá tan âm mưu đánh nhanh – thắng nhanh kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

+ Cơ quan đầu não của kháng chiến tại Việt Bắc được bảo vệ vững chắc.

+ Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.

+ Thắng lợi của chiến dịch dã cổ vũ phong trào đấu tranh của toàn dân ta.

- HS nêu ý kiến.
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                               Tiết 69           luyện tập
I. Mục tiêu

Giúp HS :

 - Củng cố qui tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên.

 - Rèn kĩ năng thực hiện chia một số tự nhiên cho một số thập phân và vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi nội dung bài 1
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2 Hướng dẫn luyện tập

Bài 1

- GV HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả tính và so sánh của các bạn trên bảng.

- Các em có biết vì sao các kết quả tính trên bảng đều bằng nhau hay không ?

- GV yêu cầu HS ghi nhớ qui tắc này để vận dụng trong tính toán cho tiện.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS tự làm bài, khi chữa bài nêu cách tìm x của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 3

- GV Yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS và cho điểm.

- GV nhận xét ghi điểm.

Bài 4 

- GV Yêu cầu HS đọc đề toán.

- Yêu cầu HS khá tự làm bài, sau đó hướng dẫn HS yếu kém. Câu hỏi hướng dẫn :

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét ghi điểm.

3 Củng cố dặn dò 

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- Bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của các biểu thức rồi so sánh.

- 2 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
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- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS trao đổi với nhau và tìm câu trả lời.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào  vở bài tập.

 - HS nêu cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân để giải thích.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Số lít có tất cả là :

21 + 15 = 36 (l)

Số chai dầu là ;

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số : 48 chai

-  HS theo dõi bài chữa của GV và tự kiểm tra bài của mình.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề toán trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Diện tích của hình vuông (hay chính là diện tích hình chữ nhật) là


25 x 25 = 625 (m2)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là :

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là :

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số : 125 m

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu có sai thì sửa lại cho đúng.

 - HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


--------------------------------------------------------                                                             
Tập làm văn

Làm biên bản cuộc họp

I. Mục tiêu

- Hiểu thế nào là biên bản cuộc họp, thể thức của biên bản, nội dung, tác dụng của biên bản, trường hợp nào cần lập biên bảng, trường hợp nào không cần lập biên bản.

II. CÁC KNSCBĐGD

· Ra quyết định /giải quyết vấn đề ( hiểu trường hợp nào cần lập biên bản,trường hợp nào không cần lập biên bản 

· Tư duy phê phán

III. Phương pháp

      - Phân tích mẫu, Đóng vai,Trình bày 1 phút

IV. đồ dùng dạy - học

- Một trong các mẫu đơn đã học (viết sẵn vào bảng phụ)

- Giấy khổ to, bút dạ
V. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Yêu cầu 3 HS đọc đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp

- Nhận xét bài làm của HS.
2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
	- 3 HS đọc 

- Lớp nhận xét

	2.2. Tìm hiều ví dụ

- Yêu cầu HS đọc biên bản đại hội chi đội

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để hoàn thành bài. Gợi ý cách làm cho HS:

+ Đọc kỹ biên bản Đại hội cho đội

+ Đọc kỹ một mẫu đơn mà em đã học

+ Trao đổi trả lời miệng từng câu hỏi.

+ Ghi vắn tắt câu trả lời vào vở nháp

- Yêu cầu nhóm làm vào giấy khổ to dán lên bảng, nối tiếp nhau trả lời từng câu hỏi. GV cùng HS cả lớp bổ sung.

- Nhân xét, kết luận lời giải đúng.

a) chi đội lớp 5 A ghi biên bản để làm gì?

b) Các mở đầu và kết thúc biên bản có điểm giống, điểm gì khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

c) Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản.

- Kết luận : 

- GV hỏi lại : Biên bản là gì ? Nội dung biên bản gồm có những phần nào ?

2.3 Ghi nhớ

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

+ Nhắc HS học thuộc phần ghi nhớ tại lớp.

2.4 Luyện tập

Bài 1

- GV nêu : Trong cuộc sống hàng ngày, có những trường hợp phải lập biên bản để lưu giữ lại nhưng có những trường hợp không cần thiết lập biên bản. Các em cùng làm bài tập để thấy rõ điều đó.

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp. Gợi ý HS giải thích tại sao trường hợp đó lại lập biên bản hoặc không cần lập biên bản.

- Gọi HS phát biểu. GV ghi
	- 2 HS nối tiếp  nhau đọc thành tiếng

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 4  HS ngồi 2 bàn trên dưới tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi, trả lời câu hỏi 1 nhóm viết vào giấy khổ to.

- 1 nhóm HS trình bày ý kiến, các HS khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.

a) Chi đội lớp 5 A ghi biên bản cuộc hợp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mợi người, những điều đã thống nhất,.... nhằm thực hiện đúng những điều đã thống nhất, xem lại khi cần thiết.

b) Cách mở đầu:

+ Giống: Có Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

+ Khác: Biên bản không có tên nơi nhận, thời gian, địa điểm làm biên bản ghi ở phần nội dung.

- Cách kết thúc

+ Giống: có tên, chữ  kí của người có trách nhiệm 

+ Khác: biên bản cuộc họp có 2 chữ kí của chủ tịch và thư kí, không có lời cảm ơn.

c) Những điều cần ghi biên bản: thời gian địa điểm cuộc họp, thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí, nội dung họp : diễn biến, tóm tắt các ý kiến kết luận của cuộc họp, chữ kí của chủ tịch và thư kí.

- Lắng nghe.

- 2 HS trả lời theo khả năng ghi nhớ của mình.

- 3 HS đọc thành tiếng trước lớp. Các HS khác đọc thầm để thuộc ngay tại lớp.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.

- 6 HS nối tiếp nhau phát biểu, các bạn khác theo dõi, nhận xét và thống nhất câu trả lời.


a, Đại hội liên đội : Cần ghi biên bản vì cần phải ghi lại những ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện.

b, Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử : Không cần ghi biên bản vì đây là phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần ghi lại làm bằng chứng.

c, Bàn giao tài sản : Cần ghi biên bản vì phải ghi lại danh sách tài sản và tình trạng tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

d, Đêm liên hoan văn nghệ : Không cần ghi văn bản vì đây là một sinh hoạt vui, không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng.

e, Sử lí vi phạm pháp luật về giao thông : Cần ghi lại biên bản vì cần có bằng chứng về tình hình vi phạm và cách sử lí.

g, Xử lí về việc xây dựng nhà trái phép : Cần ghi biên bản để làm bằng chứng.

	Bài 2 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

3. Củng cố dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- 4 HS lên bảng đặt tên cho các biên bản cần lập.

- HS nêu ý kiến và sửa lại bài của bạn nếu thấy sai.

- Theo dõi chữa bài của GV và sửa lại bài của mình nếu sai.

a, Biên bản đai hội liên đội.

c, Biên bản bàn giao tài sản.

e, Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

g, Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


 Buổi chiều                              Thực hành tiếng việt:

LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ.

I.Mục tiêu.

- Củng cố về quan hệ từ, từ loại trong câu.

- Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ để câu năm thêm hay.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Gạch chân quan hệ từ trong đoạn văn sau:

    Mấy hôm trước, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc...ở các bãi sông bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày chúng cãi cọ nhau om sòm, có khi chỉ vì tranh nhau một con tép mà có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được con nào.

Bài tập 2: Chuyển câu đơn sau thành câu ghép có sử dụng quan hệ từ.

a) Mưa đã ngớt. Trời tạnh dần.

b) Thuý Kiều là chị. Em là Thuý Vân.

c) Nam học giỏi toàn. Nam chăm chỉ giúp mẹ việc nhà.

Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn tả ngoại hình người bạn thân của em, trong đó có sử dụng quan hệ từ:

- GV cho HS thực hành.

- GV giúp đỡ HS chậm viết bài.

- Cho HS trình bày miệng.

- GV và cả lớp đánh giá, cho điểm.

Ví dụ: Hà là bạn của em nhưng em chơi thân với Linh hơn. Linh có nước da trắng hồng và mái tóc cắt ngắn rất hợp với khuân mặt trái xoan bầu bĩnh. Linh không những học giỏi mà Linh còn hay giúp đỡ các bạn trong lớp.

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	Lời giải:

    Mấy hôm trước, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc...ở các bãi sông bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày chúng cãi cọ nhau om sòm, có khi chỉ vì tranh nhau một con tép mà có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được con nào.

Lời giải:
a) Mưa đã ngớt và trời tạnh dần.

b) Thuý Kiều là chị còn em là Thuý Vân.

c) Không những Nam học giỏi toán mà   Nam còn chăm chỉ giúp mẹ việc nhà.

- HS thực hành viết bài.

- HS trình bày miệng.

- HS lắng nghe và thực hiện.



Thực hành toán:

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.

- Củng cố về phép chia số thập phân

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm thế nào?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7,44 : 6            b) 0,1904 : 8

c)  6,48 : 18         d) 3,927 : 11

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a)70,5 : 45 – 33,6 : 45

b)23,45 : 12,5 : 0,8

Bài tập 3: Tìm x:

a) X x 5 = 9,5

b) 21 x X = 15,12

Bài tập 4: (HSKG)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


   6,18
38

   2 38


       10          0,16    

- Thương là:.........

- Số dư là:.............

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải:

a) 1,24                       b) 0,0213

c) 0,36                       d) 0,357

Lời giải:
a)  70,5 : 45 – 33,6 : 45

  = ( 70,5 – 33,6) : 45

  =           36,9      : 45

  =       0,82.

b)   23,45 : 12,5 : 0,8

   = 23,45 : (12,5 x 0,8)

   = 23,45 :        10

   =      2,345

Lời giải:
a) X x 5 = 9,5

    X       =  9,5 : 5

    X       =   1,9

b) 21 x X  = 15,12


X =  15,12 : 21

             X =     0,72

Lời giải:
- Thương là:  0,16

- Số dư là:0,1

- HS lắng nghe và thực hiện.


Thực hành toán:

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.

- Củng cố về phép chia số thập phân

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta làm thế nào?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 8640 : 2,4             b) 550 : 2,5

c) 720 : 4,5               d) 150 : 1,2

Bài tập 2: Tìm x:

a) X x 4,5 = 144

b) 15 : X = 0,85 + 0,35

Bài tập 3:Tính:

a) 400 + 500 + 
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b) 55 + 
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 + 
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Bài tập 4: (HSKG)

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 36km, trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? 

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải:

a) 360                   b) 22

c) 16                     d) 12,5

Lời giải:
a) X x 4,5 = 144

    X          =  144 : 4,5

    X          =  32

b) 15 : X= 0,85 + 0,35

     15 :X =      1,2

            X =   15 : 1,2

            X =      12,5

Lời giải:
a) 400 + 500 + 
[image: image22.wmf]100
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=  400 + 500 + 0,08

=         900 + 0,08

=            900,08

   b) 55 + 
[image: image23.wmf]10

9

 + 
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     = 55 + 0,9 + 0,06

     =     55,9    + 0,06

     =      56,5

Lời giải:
Ô tô chạy tất cả số km là:

   36 x 3 + 35 x 5 = 283 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được km là: 283 : (3 + 5) = 35,375 (km)

               Đáp số: 35,375 km.

- HS lắng nghe và thực hiện.


Soạn: 19/11     
  Giảng : Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2013
Buổi sáng:                                         Toán

 Tiết 70      Chia một số thập phân cho một số thập phân 
I. Mục tiêu

Giúp HS :

- HS vận dụng được qui tắc chia mốt số thập phân cho một số thập phân.

- áp dụng chia một số thập phân cho một số thập phân để giải các bài toán có liên quan.

II.ĐỒ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi sẵn ví dụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài : 
2.2 Hướng dẫn thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân.

a, Ví dụ 1

Hình thành phép tính

- GV nêu bài toán ví dụ : Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56kg. Hỏi 1dm của thành sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

- Làm thế nào để biết được 1dm của thanh sắt cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính tính cân nặng của 1dm thanh sắt đó.

Đi tìm kết quả

- Khi nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương có thay đổi không

- Hãy áp dụng tính chất trên để tìm kết quả của phép chia 23,56 : 6,2.

- Như vậy 23,56 : 6,2 bằng bao nhiêu ?

Giới thiệu kĩ thuật tính

- Để thực hiện 23,56 : 6,2 thông thường chúng ta làm như sau : (Giới thiệu như SGK).

- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện lại phép tính : 23,56 : 6,2.

- GV yêu cầu HS so sánh thương của 23,56 : 6,2 trong các cách làm.

- Trong VD trên để thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân chúng ta chuyển về phép chia có dạng như thế nào để thực hiện ?

b, Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầu : Dựa vào cách đặt tính và thực hiện tính 23,56 : 6,2 các em hãy đặt tính và thực hiện phép chia 82,55 : 1,27.

- GV gọi một số HS trình bày cách tính của mình. 
c, Qui  tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.
2.3 Luyện tập thực hành.

Bài 1

- GV cho HS nêu yêu cầu cuả bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV gọi 1 HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3 

- Gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- GV nhận xét bài làm và ghi điểm.

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn bài tập về nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

- Lấy cân nặng của cả thanh sắt chia cho độ dài của cả thanh sắt.

- HS nêu phép tính 23,56 : 6,2.

- Khi nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương không thay đổi.

- HS trao đổi với nhau để tìm kết quả của phép chia. HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau.

- HS nêu : 23,56 : 6,2 = 3,8

- HS theo dõi GV thực hiện phép chia.

- HS đặt tính và thực hiện phép tính.

- Các cách làm đều cho thương là 3,8

- Bỏ dấu phẩy ở 6,2 tức là đã nhân 6,2 với 10.

- Chuyển dấu phẩy của 23,56 sang bên phải một chữ số tức là nhân 23,56 với 10.

 - Vì nhân cả số bị chia và số chia với 10 nên thương không thay đổi.
- Để thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân ta chuyển về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên rồi thực hiện.

- 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và đặt tính vào giấy nháp.

- Một số HS trình bày trước lớp, HS cả lớp cùng trao đổi, bổ sung ý kiến, sau đó HS cả lớp cùng thống nhất cách làm như SGK

- 2 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 2 HS lần lượt đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi và học thuộc qui tắc ngay tại lớp.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 4 HS lần lượt nêu trước lớp như phần ví dụ, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

1lít dầu hoả cân nặng là:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8 lít dầu hoả cân nặng là :

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số : 6,08 kg

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Ta có : 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy may được nhiều nhất 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số : May 153 bộ

Thừa 1,1m

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


-------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

ôn tập về từ loại

I. Mục tiêu

- Ôn tập về hệ thống hoá các kiến thức  đã học về : động từ, tính từ, quan hệ từ.

-  Sử dụng động từ, tính từ quan hệ từ để viết đoạn văn.

Ii. đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ viết sẵn:

1. Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật.

2. Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái ...

3. Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu trong văn bản.

+ Giấy khổ to, bút dạ.

+ Bảng lớp kẻ sẵn bảng phân loại : động từ, tính từ, quan hệ từ.

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- GV lấy một đoạn văn bất kì trong SGK. Yêu cầu HS tìm danh từ chung, danh từ riêng, đai từ có trong đoạn văn đó. Gợi ý học sinh gạch một gạch dưới danh từ chung, gạch 2 gạch dưới danh từ riêng, khoanh tròn vào đại từ.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn làm trên bảng.
- Nhận xét, cho điểm HS.
2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
 và thực hành viết đoạn văn có sử dụng động từ, tính từ, quan hệ từ.

2.2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung của bài tập.

- Lần lượt yêu cầu HS trả  lời câu hỏi :

+ Thế nào là động từ ?

+ Thế nào là tính từ ?

+ Thế nào là quan hệ từ ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- Treo bảng phụ có ghi sẵn nghĩa định nghĩa, yêu cầu HS đọc.

- Yêu cầu HS tự phân loại các từ in đậm trong đoạn văn thành động từ, tính từ, quan hệ từ.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 1 HS làm bài trên bảng lớp, HS dưới lớp làm vào giấy nháp. Ví dụ :

Bé Mai dẫn tâm ra vườn chim. Mai khoe :

- Tổ kia là chúng làm nhé. Còn tổ kia là cháu gài lên đấy.

- Nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi, bổ sung đến khi có câu trả lời đúng.

1. Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật.

2. Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái ...

3. Quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu trong văn bản.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nhe.

- 1 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét bài bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại.

- Chữa bài 

	Động từ
	Tính từ
	Quan hệ từ

	Trả lời, nhịn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ
	xa, vời vợi, lớn
	qua, ở, với

	Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Yêu cầu HS đọc lại khổ thơ 2 trong bài Hạt gạo làng ta.
- Yêu cầu HS tự làm bài. 

- GV gọi HS làm ra giấy dán phiếu, đọc phiếu. GV cùng cả lớp nhận xét, sửa chữa để có một đoạn văn hoàn chỉnh.

- Gọi một số HS dưới lớp đọc đoạn văn mình viết. GV chú ý sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng em.

- Cho điểm HS viết đạt yêu cầu.
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 2 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 1 HS làm trên khổ giấy to. HS dưới lớp làm vào vở.

- 1 HS báo cáo kết quả làm bài.

- Nhận xét bổ sung.

- 3 đến 5 HS đọc đoạn văn mình viết



Ví dụ : 


Hạt gạo được làm ra từ biết bao công sức của mọi người. Như trưa tháng 6 trời nắng như đổ lửa. Nước ở ruộng như được ai đó mang lên đun sôi rồi đổ xuống. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh, lũ cua ngoi lên bề tìm chỗ mát để ẩn náu. Vậy mà em vẫn đội nón đi cấy. Thật vất vả khi khuôn mặt mẹ đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, lưng áo dính bết lại. Thương mẹ biết bao nhiêu ! Mẹ ơi !
	Động từ
	Tính từ
	Quan hệ từ

	làm, đổ, mang lên, đun sôi, đổ xuống, chết, nổi, ngoi, ẩn náu, đội nón, đi cấy, lăn dài, dính, thu, thương.
	nắng, lềnh bềnh, mát, vất vả, đỏ bừng.
	vậy, mà, ở, như, của.

	3. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc các kiến thức đã học và ôn lại kiến thức về động từ  tính từ, quan hệ từ.

 
	- Lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


---------------------------------------------------                                               

Tập làm văn

  LUYỆNTẬPLµm biên bản cuộc họp

I. Mục tiêu

- Thực hành viết biên bản một cuộc họp : đúng nội dung hình thức.

II. CÁC KNS CB ĐGD

       -Ra quyết định /giải quyết vấn đề

      -Hợp tác (hợp tác hoàn thành biên bản cuộc họp)

      - Tư duy phê phán

III. Phương pháp

            Trao đổi nhóm

IV. đồ dùng dạy - học

- Bảng lớp viết sẵn nội dung biên bản gợi ý.

V. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Thế nào là biên bản ? Biên bản thường có nội dung nào ?

- Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài
- GV  nêu : Tiết học hôm nay các em cùng thực hành viết biên bản về một cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội em.
	- 2 HS nối tiếp trả lời.
- Nhận xét.

- Lắng nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.



	2.2. Hướng dẫn làm bài tập

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- GV lần lượt nêu câu hỏi giúp HS định hướng về biên bản họp mình sẽ viết :

+ Em chọn cuộc họp nào để viết biên bản ? Cuộc họp bàn về việc gì ?

+ Cuộc họp diễn ra vào lúc nào ? ở đâu ?

+ Cuộc họp có những ai tham dự ?

+ Ai điều hành cuộc họp ?

+ Những ai nói trong cuộc họp, nói điều gì ?

+ Kết luận cuộc họp như thế nào ?

- Yêu cầu HS làm theo nhóm. Gợi ý HS : Đọc lại nội dung biên bản, sắp xếp các ý theo đúng thể thức của một biên bản, mẫu ở tiết tập làm văn tiết trước. Nhắc HS viết rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin nhanh.

- Gọi từng nhóm đọc biên bản. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm từng nhóm viết  đạt yêu cầu.

-  Ví dụ :
	- 2 HS  đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- HS nối tiếp nhau giới thiệu về cuộc họp mình định viết biên bản.

+ Ví dụ :

- Em chọn viết biên bản cuộc họp tổ/họp lớp/họp chi đội.

- Cuộc họp bàn chuẩn bị thi Olimpic giữa các tổ.

- Cuộc họp bàn chuẩn bị chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Cuộc họp tổng kết năm học, bầu ra ban chấp hành chi đội mới.

+ Cuộc họp vào lúc 16h30 chiều thứ sáu tại phòng học lớp 5C
+ Cuộc họp có các thành viên trong tổ 1.

+ Cuộc họp có 33 thành viên lớp 5B cụ Doãn chủ nhiệm.

+ Bạn Bình- lớp trưởng điều hành cuộc họp.

+ Các thành viên trong tổ nói ra ý kiến về việc chuẩn bị các kiến thức, phân công người thi Olimpic. 

+ Các bạn trong lớp phải thảo luận  việc chuẩn bị chương trình văn nghệ. cụ giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến.

- Các thành viên trong tổ thống nhất các ý kiến đề ra.

- 4 HS tạo thành một nhóm, trao đổi và viết biên bản.

- 4 nhóm đọc biên bản của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét.



	Trường Tiểu học Hưng Đạo
Lớp 5C
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng đạo , ngày 25- 11 - 2011


Biên bản họp lớp

I - Thời gian, địa điểm họp 

- Thời gian : 10h sáng ngày 25  tháng 11 năm 2011
- Địa điểm : Phòng học số 2 - Trường tiểu học Hưng Đạo
II - Thành phần tham dự

    - Cô Lê thị Xuân giáo viên chủ nhiệm lớp.

      - Toàn thể HS lớp 5C
III - Chủ tọa, thư kí cuộc họp

- Chủ tọa : Nguyễn Thị Bình   - Lớp trưởng.

- Thư kí : Nguyễn Thị Phương Thảo   lớp phó phụ trách văn nghệ.

IV. Chủ đề cuộc họp : Bàn kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

V- Diễn biến cuộc họp

1. Bạn lớp trưởng phổ biến chương trình tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 và kế hoạch thực hiện của lớp.

2. Thảo luận

- Bạn Linh Chi:

+ Lớp ta phải thi đua giành nhiều bông hoa điểm tốt.

+ Mỗi bạn phải tự làm thơ, viết văn để làm tập san chào mừng.

- Bạn Thanh Thuỳ : 

+ Phân công các bạn tập văn nghệ.

+ Mỗi tổ tập một tiết mục văn nghệ : múa, hát, diễn kịch, đọc thơ.

- Bạn Phương Linh :

+ Mỗi bạn sưu tầm một  câu hỏi để chơi trò chới "Hái hoa dân chủ"

+ Tổ 1 nhận mang cây cảnh để cài câu hỏi.

+ Mỗi bạn mang một bông hoa tới lớp tặng thầy cô.

- Cô giáo : Lê Thị Xuân:

+ Lớp có nhiều ý kiến hay, sáng tạo. 

+ Cần phân công từng công việc cụ thể cho từng bạn. 

+ Biên tập các câu hỏi, bài thơ, bài văn để làm tập san.

3. Kết luận cuộc họp

- Lớp  5 C chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 vào chiều chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2011.

- Tổ 1 mang cây cài câu hỏi.

- Biên tập nội dung làm báo : bạn Thu cùng 3 tổ trưởng.

- Biên tập các tiết mục văn nghệ : Bạn Cương

- Viết báo cáo thành tích : Bạn Thuỳ Dung - lớp phó lao động.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 phút
	Thư kí

Nguyễn Phương Thảo  
	Chủ tọa

Nguyễn Thị Bình

	3.Củng cố dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


Sinh hoạt

 Nhận xét Tuần 14
 I. Mục tiêu
- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 14.

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 15.

II. Nội Dung.



1. Các tổ trưởng báo cáo.



2. Lớp trưởng sinh hoạt.



3. GV chủ nhiệm nhận xét

- Ưu điểm:

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Tồn tại:    
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 
4. Phương hướng tuần tới:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 
-------------------------------------------------------------------
Buổi chiều: Thực hành tiếng việt:

LUYỆN TẬP VỀ TỪ LOẠI.

I.Mục tiêu.

- Củng cố về từ loại trong câu.

- Viết đoạn văn ngắn có sử dụng các từ loại đã cho.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: 

H: Chọn câu trả lời đúng nhất:

a) Là sự phân chia từ thành các loại nhỏ.

b) Là các loại từ trong tiếng Việt.

c) Là các loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát( như DT, ĐT, TT).

Bài tập 2: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau:

  Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ.

Bài tập 3: Đặt câu với các từ đã cho:

a) Ngói

b) Làng

c) Mau.

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải: Đáp án C
Lời giải:
- Danh từ: Nắng, nông trường, màu, lúa, màu, mực, cói, nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy, cói, nụ cười.

- Động từ: Nghiền, nở.

- Tính từ: Xanh, mơn mởn, óng, xanh, cao, tươi đỏ.

 Ví dụ:      

a) Trường em mái ngói đỏ tươi.

b) Hôm nay, cả làng em ra đồng bẻ ngô.

c) Trồng bắp cải không nên trồng mau cây.

- HS lắng nghe và thực hiện.
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